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Về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo công văn số 376/TTrHC-PCTN ngày 06/5/2011của Thanh tra Bé GD&ĐT)

A. KháI quát VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

- Năm thành lập trường: 1959 (Theo Nghị định số 375/NĐ ngày 16/7/1959 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục);

- Nhiệm vụ được giao: Đào tạo giáo viên cấp 3 có trình độ ĐHSP; NCKH,  phục vụ đào tạo và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

- Địa điểm đặt trường khi thành lập: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

- Thay đổi tên trường, chức năng nhiệm vụ: 

Trường được đổi tên thành Trường Đại học Vinh theo Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ;
Nhiệm vụ: Đào tạo đại học, Sau đại học, Trung học phổ thông Chuyên, NCKH và chuyển giao công nghệ;

- Tổ chức bộ máy của Trường: 

Hiện nay Trường có 18 khoa đào tạo đại học, 1 khoa đào tạo sau đại học, 1 Viện nghiên cứu Ngôn ngữ, 1 Trường Trung học phổ thông Chuyên, 1 Trường Mầm non Thực hành, 2 văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và 26 phòng, ban, trung tâm. 

- Đảng bộ Trường là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An với 800 đảng viên sinh hoạt tại 13 đảng bộ bộ phận, 50 chi bộ (trong đó có 13 chi bộ cán bộ, 13 chi bộ học viên, sinh viên trực thuộc đảng bộ bộ phận, 24 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường). Trường có các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên: 

Hiện tại Trường có 108 cán bộ quản lý từ Trưởng, Phó các đơn vị khoa, phòng, ban, trung tâm, viện, trạm trở lên; 944 cán bộ, công chức, viên chức (trong đó có 642 giảng viên, với cơ cấu chức danh trình độ đào tạo: 54 giáo sư, phó giáo sư, 4 giảng viên cao cấp, 117 tiến sĩ, 328 thạc sĩ, 133 giảng viên chính). 

- Quy mô đào tạo: 

Đại học hệ chính quy: 15.019;

Đại học hệ vừa làm vừa học: 14.517 (trong đó tại trường: 2.493, ngoài trường: 12.024);
         Cao học: 2.998 (trong đó tại trường:1.719, ngoài trường: 1.279); NCS: 67;

Trung học phổ thông Chuyên: 1.649.
B. Các hoạt động của trường về PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT
I. Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 
- Sau khi nhận được Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Nhà trường đã sao gửi các văn bản, tài liệu có liên quan cho các đơn vị, đoàn thể trực thuộc và yêu cầu phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, học viên; đồng thời cập nhật qua văn bản, phương tiện thông tin truyền thông về Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành trên website và phần mềm Văn phòng điện tử eoffice để toàn thể cán bộ, công chức, người học có điều kiện nghiên cứu, quán triệt thực hiện.

- Các hội nghị định kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đều bàn việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp quy của cấp trên. Trong sinh hoạt của các chi bộ, đồng chí Bí thư luôn nhắc nhở đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm; học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để qua đó nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nêu cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư nhằm ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác, tạo nên hiệu quả cao trong công tác và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng tháng, Công đoàn cùng với chính quyền tổ chức các cuộc họp để quán triệt nội dung Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng cũng như các chủ trương, quy định, các kết quả hoạt động của Nhà trường. Đảng ủy đã giao cho Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội sinh viên Trường chỉ đạo và trực tiếp tổ chức việc học tập Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng cho học sinh, sinh viên, học viên ở các chi đoàn, chi hội. 
- Đảng uỷ đã chỉ đạo triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, quán triệt nội dung Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua các buổi báo cáo thời sự, website của Trường, thông qua hệ thống phát thanh, bảng tin, bảng báo. Nhà trường đã cấp báo Đảng (Nhân dân, Nghệ An), Giáo dục và Thời đại cho tất cả các đơn vị, tạp chí Cộng sản cho các chi bộ, đảng bộ bộ phận, các loại báo theo chuyên môn của một số đơn vị. Ngoài ra, Trường đã trích đăng một số nội dung quan trọng trên các báo Nhân dân, Nghệ An, Giáo dục và Thời đại, Tiền phong, Thanh niên, Sinh viên Việt Nam, Quân đội nhân dân... qua hệ thống 04 bảng báo trong toàn Trường. Văn phòng Đảng uỷ, phòng Công tác Chính trị - Học sinh- sinh viên, phòng Hành chính - Tổng hợp, thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của Trường trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, các báo in trong dịp kỷ niệm các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo cũng như các hoạt động lớn của Nhà trường và các khoa, phòng, ban, trung tâm.

          - Nhà trường đã chỉ đạo các khoa lồng ghép nội dung giáo dục về phòng, chống tham nhũng trong Nhà trường với những nội dung cơ bản sau: Khái niệm tham nhũng; Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng; Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng; Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong chương trình chính khoá nội dung phòng, chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học Pháp luật đại cương. Đối với sinh viên khoa Luật, nội dung phòng, chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học Pháp luật. Trong chương trình ngoại khoá nội dung phòng, chống tham nhũng được thực hiện thông qua Báo cáo chuyên đề trong tuần sinh hoạt công dân, học sinh, sinh viên tổ chức vào đầu khóa học, năm học. Báo cáo chuyên đề cho sinh viên trong đợt sinh hoạt chính trị tổ chức trong tháng 3 năm 2011. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Lồng ghép nội dung về phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ.

- Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng của Trường Đại học Vinh được thể hiện cụ thể nhất qua §ề án Nâng cao nhận thức và vai trò của sinh viên trong phòng chống tham nhũng của nhóm nghiên cứu thuộc Liên chi đoàn Khoa Nông-Lâm-Ngư với 7 sinh viên và 3 cán bộ giảng dạy tham gia. Đề án được triển khai đồng bộ trong một năm, sinh viên được trang bị nhiều kiến thức cơ bản để có nhận thức đầy đủ hơn đối với việc phòng, chống tham nhũng. Các hoạt động được triển khai lần lượt là khảo sát, đánh giá mức độ hiểu biết về tham nhũng đối với toàn thể sinh viên Trường Đại học Vinh. Sau khi có kết quả thống kê, các chuyên gia tư vấn sẽ tập huấn về chính sách của Đảng và Nhà nước về chống tham nhũng; đồng thời soạn câu hỏi và đáp án xung quanh chủ đề này. Hoạt động quan trọng nhất là lập kế hoạch và lựa chọn các đội xuất sắc nhất để thi đấu bằng hình thức sân khấu hóa. Song song với các hoạt động trên là phát động cuộc thi viết, vẽ chủ đề Tính trách nhiệm, minh bạch, giảm tham nhũng và các hoạt động tình nguyện diễu hành, phát tờ rơi, áp phích tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng...
2. Triển khai chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống tham  nhũng

- Lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong Nhà trường đều nhận thức sâu sắc về công tác phòng, chống tham nhũng nên đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng và ban hành nhiều văn bản để làm tốt công tác này. 

- Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng qua hệ thống các văn bản: 
* Chương trình số 100-CTr/ĐU ngày 18/2/2009 của Đảng ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

* Quyết định số 197-QĐ/ĐU ngày 30/3/2009 của Đảng ủy ban hành quy trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; các văn bản Hướng dẫn số 443-HD/ĐU, 444-HD/ĐU, 445-HD/ĐU, 446-HD/ĐU, Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, các Đảng ủy bộ phận và các Chi bộ.  
- Hàng năm Nhà trường đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc.


- Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 2933/QĐ-ĐHV ngày 26/11/2010 thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp trường; Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 07/1/2011 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp trường.


- Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 2490/QĐ-ĐHV ngày 07/11/2009 Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Trường Đại học Vinh; Kế hoạch số 24/KH-ĐHV ngày 07/1/2011 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011.
Năm 2010, Nhà trường đã tổ chức tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2005-2010 và tổ chức lễ bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2010-2015. Hiệu trưởng mới đã chỉ đạo các phòng ban chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản thuộc thẩm quyền của Nhà trường nhằm tăng cường quản lý điều hành theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:
- Thông báo số 3238/ĐHV-TB-HCTH ngày 20/12/2010 về việc phân công công tác quản lý điều hành của Ban Giám hiệu.

- Thông báo số 3486/QĐ-ĐHV-KHTC ngày 31/12/2010 của Hiệu trưởng quy định về thời hạn nộp chứng từ thanh toán nội bộ.

- Quyết định số 3487/QĐ-ĐHV-TCCB ngày 31/12/2010 của Hiệu trưởng ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Hùng là chủ tài khoản số 2 và ký duyệt một số chứng từ kế toán và một số khoản thanh toán nội bộ.
- Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 333/KH-TC và Quyết định số 307/QĐ-ĐHV ngày 18/2/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đảm bảo nguyên tắc chi tiêu theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. 

- Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường kèm theo Quyết định số 359/QĐ-ĐHV ngày 25/2/2011 thay thế Quyết định số 1930/TCCB ngày 18/9/2006 của Hiệu trưởng để phù hợp với Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Liên bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập Giáo dục và Đào tạo.

- Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư tại Trường Đại học Vinh  ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-ĐHV ngày 18/2/2011 để cụ thể hóa Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
- Công văn số 435/ĐHV-HCTH ngày 7/3/2011 về chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị.
- Công văn số 500/ĐHV-KHTC ngày 30/3/2011 quy định thu và quản lý các khoản thu đối với học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh.
- Công văn số 1058/ĐHV-KHTC ngày 9/5/2011 yêu cầu ký lại các hợp đồng đang còn hiệu lực.

3. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và kết quả
3.1. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị 

a1. Công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính hàng năm 

- Nhà trường đã xây dựng cơ chế điều hành ngân sách theo hướng công khai, bước đầu có sự phân cấp quản lý, tạo quyền chủ động cho các đơn vị; công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, việc thu, quản lý học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, các khoản hỗ trợ, đầu tư giáo dục và các khoản thu khác theo quy định pháp luật. Việc quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách của Nhà trường đều được Đảng ủy và Hội đồng Nhà trường thảo luận, cho ý kiến và định hướng hoạt động. Hàng quý, hàng năm báo cáo quyết toán tài chính của Nhà trường đều được công bố công khai cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt toàn Trường và các đơn vị được biết. Các khoản thu như lệ phí tuyển sinh, học phí, kinh phí đào tạo đều được công bố công khai và người học trực tiếp nộp tại ngân hàng hoặc phòng Kế hoạch - Tài chính. Các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, các khoản hỗ trợ, đầu tư giáo dục và các khoản thu khác thực hiện theo đúng các văn bản của cấp trên.
a2. Công khai việc huy động và sử dụng các loại quỹ

Nhà trường đã công khai việc trích lập các loại quỹ theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ, công khai việc huy động các khoản đóng góp của CB công chức, viên chức và học sinh-sinh viên-học viên về các loại quỹ ủng hộ theo hướng dẫn của cấp trên. Việc công khai được thực hiện bằng văn bản gửi đến các đơn vị, qua Website và phần mềm e0ffice, qua Hội nghị CB công chức, viên chức hàng năm.
a3.Công khai, minh bạch trong việc mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản

- Hoạt động mua sắm tài sản, trang thiết bị, công tác xây dựng cơ bản được công khai theo quy định của Pháp luật. Các dự án, hạng mục, công việc phải đấu thầu đã công khai: Kế hoạch đấu thầu, mời thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu; Thông tin về các nhân, tổ chức thuộc chủ dự án, bên mời thầu, nhà thầu, cơ quan quản lý; Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, hệ thống thông tin dữ liệu về đấu thầu; phân bổ vốn đầu tư trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho các dự án; dự toán Ngân sách của dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư đựơc duyệt, mức vốn đầu tư của dự án được giao trong dự toán ngân sách hàng năm; công khai quyết toán vốn đầu tư của từng dự án hàng năm; công khai quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt… Dự án đầu tư xây dựng sau khi có quyết định phê duyệt được công khai để cán bộ viên chức trong Trường và nhân dân giám sát. 
- Trong xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản công với giá trị lớn, Nhà trường đều tổ chức đấu thầu công khai. Sau khi có kết quả trúng thầu, Nhà trường đã tiến hành thương thảo và ký hợp đồng triển khai thực hiện với đầy đủ các thành phần tham gia nhằm tạo nên sự công bằng, khách qua và minh bạch.
- Tuỳ theo từng dự án, Nhà trường thuê Tư vấn giám sát hoặc giao Ban quản lý dự án xây dựng giám sát. Đối với từng dự án, từng công trình Trường phân công cho 01 đồng chí cán bộ của ban làm giám sát chính và các đồng chí khác thực hiện giám sát chéo. Trong công tác nghiệm thu giai đoạn thi công, sau khi có nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu, Trường đã lập hội đồng nghiệm thu gồm các thành phần gồm đại diện Ban quản lý dự án, Thanh tra nhân dân, Thanh tra giáo dục, phòng Quản trị, phòng Kế hoạch-Tài chính. Hàng tháng đối với các dự án có tính phức tạp Ban quản lý dự án đã chủ động đề xuất các cuộc họp giao ban hiện trường để thực hiện công tác đôn đốc tiến độ, chất lượng, khối lượng. Căn cứ vào các điều kiện hợp đồng đã ký kết, sau khi nghiệm thu giai đoạn và nhà thầu đã có hồ sơ đề nghị thanh toán, Ban quản lý dự án xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra khối lượng đề nghị thanh toán, đề nghị chủ đầu tư thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu. Các khối lượng phát sinh, điều chỉnh cũng được xác nhận về mặt khối lượng nhưng chỉ được thanh toán ở kỳ quyết toán hợp đồng sau khi đã có đủ hồ sơ pháp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc quyết toán hợp đồng được bắt đầu khi nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ trả tiền tạm ứng hợp đồng và thực hiện giữ tiền bảo hành công trình; Khối lượng quyết toán là khối lượng nhà thầu hoàn thành thực tế và chi tiết tại hồ sơ hoàn công đã được giám sát thi công và nhà thầu xác nhận. Đơn giá quyết toán căn cứ vào điều kiện hợp đồng để xác định. Nếu đơn giá điều chỉnh thì đơn giá đó chỉ được quyết toán khi đã được chủ đầu tư phê duyệt.
a4.Công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và hạn chế đến mức thấp nhất việc tham nhũng có thể xảy ra, Nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có bước đổi mới từ việc xác định trọng tâm, trọng điểm để xây dựng chương trình, kế hoạch; tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra; thực hiện đúng quy trình, phương pháp thanh tra, kiểm tra. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và của từng đơn vị; hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương trong Nhà trường nghiêm minh hơn. 
- Hàng năm, Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đã ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra gửi tới các đơn vị trong Trường và tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung các cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, các chuyên đề về một số lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của các đơn vị, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, Nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát các đồng chí đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống... Hầu hết các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát đều hoàn thành theo chương trình, kế hoạch. Bên cạnh đó, các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên đều được Nhà trường thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, có chất lượng.

- Trong năm 2009, Trường đã tiến hành 10 cuộc thanh tra- kiểm tra, trong đó có 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 6 cuộc thanh tra đột xuất. Năm 2010 đã tiến hành 7 cuộc thanh tra, trong đó có 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 4 cuộc thanh tra đột xuất. 
- Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện được mặt tốt để nhân rộng điển hình, uốn nắn được sai lệch, xử lý sai phạm nghiêm minh và kiến nghị sửa đổi chủ trương, chính sách cho phù hợp với thực tế. Vì vậy, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã góp phần để Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Toàn bộ hồ sơ về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Nhà trường, Các đoàn thể cấp Trường đều được lưu tại Văn phòng Đảng ủy, Phòng Thanh tra Giáo dục, Văn phòng Công đoàn và Văn phòng Đoàn trường.


a5. Công khai trong việc tuyển sinh đầu cấp, giao chỉ tiêu và tuyển dụng công chức, viên chức 
- Công tác tuyển sinh đầu cấp:
Nhà trường đã thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Nhà trường đã ban hành các văn bản thông báo tuyển sinh rộng rãi trong cả nước trên Website của Trường và các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác tuyển sinh có những cải tiến quan trọng để tạo nên sự nghiêm túc, công bằng, khách quan, được xã hội đồng tình ủng hộ. Nhà trường đã xây dựng và công bố Chuẩn đầu ra cho 43 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy để cam kết với người học và xã hội về chất lượng đào tạo. Với quy trình tuyển chọn chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế, trong những năm qua, Nhà trường đã xử lý hàng chục nghìn hồ sơ học sinh, sinh viên, trong đó, thu nhận mới mỗi năm trên 8.000 hồ sơ gồm các cấp đào tạo từ trung học phổ thông đến đại học, sau đại học; các loại hình chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, cử tuyển, dự bị; hoàn thành kiểm tra bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với sinh viên các khoá theo quy định.
- Việc giao chỉ tiêu và tuyển dụng công chức, viên chức:
 Trường đã ban hành nhiều văn bản như “Quy định về công tác tuyển chọn cán bộ”, “Quy định về trình độ ngoại ngữ của cán bộ giảng dạy”, “ Quy định về thủ tục cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài”, “Quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức đi hợp tác khoa học ở nước ngoài”, các qui định về tổ chức và hoạt động cho các đơn vị mới thành lập... Nhà trường đã xây dựng và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tăng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị, chấn chỉnh lề lối làm việc theo quy chế, bước đầu khoán tự chủ về tài chính cho một số đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả lao động, tăng nguồn thu cho Nhà trường. Hệ thống các phòng, ban chức năng, các đơn vị đào tạo theo nhiệm kỳ đã được kiện toàn và củng cố, cải tiến bộ máy, làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Trường. 

Việc tuyển dụng cán bộ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghị định 116 của Chính phủ. Việc ký hợp đồng thử việc tuân thủ nghiêm túc quy trình: trưởng bộ môn đề xuất, khoa đề xuất thành lập Hội đồng khảo sát, trường thành lập hội đồng, sau khi có kết quả khoa thông qua chi bộ, khi có ý kiến của chi bộ, trưởng khoa làm đề xuất, Nhà trường mới ký hợp đồng thử việc. Đối với khối hành chính, căn cứ nhu cầu công việc đơn vị đề nghị, hoặc do nhu cầu công việc của trường, Nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, nếu đạt yêu cầu Trường sẽ ký hợp đồng thử việc. Giao quyền chủ động cho các khoa đào tạo trong việc tuyển chọn cán bộ giảng dạy trên cơ sở ưu tiên cho các khoa mới, ngành mới. Có chủ trương ký cam kết với những sinh viên tốt nghiệp đại học loại Giỏi trở lên đi học tiếp bằng đại học thứ 2 hoặc đi đào tạo cao học để tạo nguồn cán bộ. Đối với các khoa đào tạo đã có đội ngũ cán bộ giảng dạy tương đối mạnh thì chỉ tuyển chọn cán bộ có trình độ từ thạc sĩ trở lên. 

Thực hiện hướng dẫn của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Tỉnh ủy Nghệ An về việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, Nhà trường đã tiến hành quy trình quy hoạch cán bộ theo đúng quy định của cấp trên. Ban Tổ chức Đảng uỷ và phòng Tổ chức Cán bộ đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Nhà trường quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh đạo cho các lĩnh vực công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, đảm bảo được tính kế thừa liên tục về độ tuổi, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và có chú trọng tới đội ngũ cán bộ nữ. Hiện nay, Trường đã xây dựng được quy hoạch Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu và Trưởng, Phó các đơn vị một cách nghiêm túc, dân chủ, công khai. Vì vậy, Trường đã có đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xây dựng được một đội ngũ cán bộ quản lý có cơ cấu hợp lý, đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Khi các đơn vị kết thúc nhiệm kỳ, Trường đều bám sát các văn bản của cấp trên để thực hiện đúng quy trình miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ. 
Đảng uỷ đã xây dựng quy chế làm việc trong đó xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cấp quản lý cán bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhận xét, đánh giá và ra nghị quyết về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật... đối với: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng các đơn vị trực thuộc, các giảng viên có học vị tiến sĩ, có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Đảng uỷ nhận xét, đánh giá và ra nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật... đối với các chức danh cán bộ do cấp trên ký quyết định bổ nhiệm. Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, đánh giá và ra nghị quyết về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật... đối với: Bí thư đảng bộ bộ phận, bí thư chi bộ, cấp phó các đơn vị trực thuộc, trưởng bộ môn, trưởng, phó các đoàn thể trực thuộc Trường.

Nhà trường đã ban hành nhiều chính sách mới nhằm tạo động lực phấn đấu trong công tác cho cán bộ như khen thưởng các cán bộ đạt thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua, các hoạt động như việc thành lập các tổ chức, đơn vị, công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ (chính sách lương, chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu, ốm đau, tai nạn, tử tuất, thai sản, độc hại, v.v...), công tác xét đề nghị các tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư, xét tặng các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, xét chuyển ngạch, nâng ngạch... đều được Nhà trường thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

b) Xây dựng, hoàn thiện và đảm bảo thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
b1.Xây dựng, ban hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn

 - Nhà trường đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 333/KH-TC và Quyết định số 307/QĐ-ĐHV ngày 18/2/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; ban hành Quyết định số 653/QĐ-ĐHV ngày 29/3/2011 về việc bổ sung lần 1 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh.

- Nhà trường đã ban hành nhiều văn bản quy định và hướng dẫn thủ tục đấu thầu, mua sắm cơ sở vật chất và trang thiết bị; quy trình, biểu mẫu thanh, quyết toán kinh phí các hoạt động.

- Nhà trường đã xây dựng tiêu chuẩn định mức xăng, dầu đối với xe ô tô; xây dựng định mức tiêu chuẩn trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho phòng thí nghiệm/thực hành, phòng học, phòng làm việc của các đơn vị.

- Nhà trường đã khoán kinh phí thông tin liên lạc; công tác phí; văn phòng phẩm; ra đề thi, coi thi, chấm thi tuyển sinh, kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; kinh phí làm thêm giờ, ngoài giờ; kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo; kinh phí hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học; các khoản phúc lợi, hiếu, hỉ cho cán bộ, công chức… 

- Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh quản lý nhằm sử dụng kinh phí tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

b2.Công khai các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong đơn vị

Các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước và quy định nội bộ của Trường đều được công khai đến các đơn vị và CB công chức, viên chức, học sinh-sinh viên- học viên trên hệ thống bảng tin nội bộ, qua website và phần mềm eofficee của Trường.
Việc xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức tiêu chuẩn đã giúp cho hoạt động của Nhà trường luôn công khai, minh bạch và hiệu quả; cán bộ, công chức phấn khởi, an tâm công tác. Toàn văn các văn bản về chế độ, định mức tiêu chuẩn có thể tham khảo tại hồ sơ Công văn đi của Trường lưu tại phòng Hành chính-Tổng hợp; xem và tải tại Website Trường và phần mềm Văn phòng điện tử eoffice.
b3.Thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn 
Nhà trường đã thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho CB công chức, viên chức và cho các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
c) Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của CB, công chức, viên chức
- Đảng uỷ Trường đã xây dựng Quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Trường Đại học Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 464-QĐ/ĐU ngày 20/7/2007. Trên cơ sở quy định của Đảng uỷ, các đơn vị trực thuộc đã xây dựng các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với thực tiễn của cơ sở. Các đơn vị đã xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức là phòng Quản trị, Trạm Y tế, Phòng Công tác học sinh-sinh viên, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính -Tổng hợp…  

- Quan điểm chỉ đạo của Nhà trường là mỗi việc phải có hai người làm, mỗi người phải làm được hai việc để tránh độc quyền trong công việc và phòng, chống các tiêu cực có thể xÈy ra. Nhà trường thường xuyên luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức để phù hợp với năng lực, trình độ và điều kiện công tác. Các vị trí định kỳ chuyển đổi là cán bộ làm công tác văn phòng, quản lý sinh viên của các khoa đào tạo; cán bộ hành chính của các phòng, ban, trung tâm. Nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Trường, cấp khoa tối đa làm hai nhiệm kỳ; cán bộ lãnh đạo các phòng chức năng phấn đấu làm hai nhiệm kỳ rồi chuyển công tác khác. Thời gian qua Trường đã làm tốt công tác này như: điều động Giám đốc Trung tâm Thư viện làm Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên; Phó Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên làm Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng; Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp làm Phó Trưởng khoa Sau đại học; Phó Trưởng khoa Công nghệ Thông tin làm Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ; Giám đốc Trung tâm Phục vụ sinh viên làm Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp; Bí thư chi bộ cán bộ khoa Vật lý làm Giám đốc Trung tâm Thực hành/thí nghiệm; Phó Trưởng khoa Vật lý làm Trưởng khoa Điện tử-Viễn thông... 

d) Thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập cá nhân và bổ sung hàng năm

 Việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức là để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản thu nhập của người đó; góp phần phòng ngừa hành vi tham nhũng. Do vậy, Nhà trường đã yêu cầu các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ; Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 3/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 3/7/2007 của Thanh tra Chính phủ và Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/1/2010 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ. Các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa, giảng viên chính. Tuy nhiên, chỉ có lãnh đạo Trường là kê khai tương đối thường xuyên. Các bản kê khai được gửi cho Thanh tra tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bộ Giáo dục & Đào tạo và lưu hồ sơ cán bộ.

- Quá trình thực hiện công tác này còn có một số hạn chế như việc triển khai còn mang tính hình thức, hiệu quả đạt được chưa cao. Một số đơn vị chậm triển khai, thiếu sự đôn đốc trong việc thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập; một bộ phận cán bộ, công chức còn mang nặng tâm lý ngại kê khai, phải nhắc nhở, đôn đốc nhiều lần, dẫn đến việc kê khai chậm so với quy định.
3.2. Kết quả thực hiện của năm 2009 và 2010
- Trong năm 2009, Trường đã tiếp nhận và xử lý 6 đơn thư phản ánh của công dân (4 đơn thư tiếp nhận tại trường, 2 đơn thư do cấp trên chuyển đến) trong đó không có đơn thư nào liên quan đến hành vi tham nhũng.
- Trong năm 2010 và quý 1 năm 2011 Nhà trường đã tiếp nhận 5 đơn thư phản ánh của công dân đối với người học (trong đó số tiếp nhận tại đơn vị:3; số do cấp trên chuyển về:2). Không có số đơn thư liên quan đến hành vi tham nhũng. 
Số đơn thư đã xử lý: 4/5. Cụ thể như sau:

+ 1 đơn thư của sinh viên đề nghị xem xét lại kết quả học tập của khoá học. Phòng Thanh tra Giáo dục đã xác minh và đề nghị Hiệu trưởng công nhận kết quả học tập cho sinh viên này.

+ 1 đơn thư phản ánh về điểm thi tuyển sinh đại học năm 2008 của 1 thí sinh thi vào Trường Đại học Luật nhưng xét chuyển đào tạo theo nhu cầu xã hội tại Trường Đại học Vinh. Trường đã có công văn đề nghị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra kết quả thi của sinh viên này vì thí sinh này thi tuyển sinh đại học từ năm 2008 hiện không còn hồ sơ lưu giữ tại Trường.

+ 1 đơn thư phản ánh về kết quả tuyển sinh đại học năm 2010 của thí sinh nói chung do Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chuyển về. Đây là đơn thư không ký tên nhưng Đảng uỷ đã chỉ đạo các phòng ban chức năng kiểm tra, xác minh và kết luận là đơn thư phản ánh sai sự thật. Đảng uỷ Trường đã có công văn trả lời Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. 

+ 1 đơn thư phản ánh về trình độ bằng cấp tốt nghiệp đại học của 1 học viên cao học do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển về. Phòng Thanh tra Giáo dục đã xác minh và Hiệu trưởng đã có công văn báo cáo Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ xác minh giúp văn bằng của học viên này vì đây là văn bằng do 1 trường ở nước ngoài cấp. Hiện nay, Trường chưa xét tốt nghiệp cho học viên này.   

+ 1 đơn thư phản ánh về đối tượng tuyển sinh cao học của 1 thí sinh. Tuy nhiên qua xác minh được biết thí sinh này đang làm hồ sơ dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2011 (tổ chức thi tuyển vào tháng 8/2011) nên Nhà trường chưa xử lý.

Tất cả hồ sơ về đơn thư khiếu nại, tố cáo được lưu giữ tại phòng Thanh tra Giáo dục và Văn phòng Đảng uỷ Trường. 

Nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng nên trong những năm qua, Trường Đại học Vinh và các đơn vị trực thuộc không phát hiện được hành vi tham nhũng; Lãnh đạo nhà trường và Trưởng, Phó các đơn vị không có trường hợp nào bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng.

4.Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

4.1. Các biện pháp thực hành tiết kiệm,chống lãng phí trong chi tiêu của đơn vị

- Xây dựng và ban hành định mức, tiêu chuẩn cho các hoạt động;

- Minh bạch, chặt chẽ trong việc quản lý hồ sơ, thủ tục thanh toán;

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy định về định mức, tiêu chuẩn.
4.2. Kết quả thực hiện tiết kiệm của năm 2009 và năm 2010

Qua số liệu quyết toán kinh phí chi tiêu hàng năm cho thấy mức tăng chi phí các hoạt động thấp hơn nhiều so với mức tăng quy mô và nhu cầu tiêu dùng, điều này thể hiện rõ rệt hiệu quả việc thực hành tiết kiệm của Trường.
II. Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1.Thực hiện các nội dung đã công khai

1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp

- Công khai bằng văn bản về chuẩn đầu ra của 43 ngành đào tạo đại học hệ chính quy; 

- Tổ chức Lễ công bố chuẩn đầu ra;
- Công khai chuẩn đầu ra trên Website của Trường;
b) Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2009 và 2010 so với số tuyển vào đầu khóa


- Tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2009: 2163/2380 (tỉ lệ 90,88%)


- Tỉ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2010: 2847/3284 (tỉ lệ 86,69%);
1.2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng;
a) Đội ngũ giảng viên, trình độ đào tạo

- Trường đã công khai số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên của từng khoa, từng ngành đào tạo bằng văn bản và trên wbsite của trường.

b) Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo

Trường đã công khai về số lượng và chất lượng phòng học, số lượng và chất lượng phòng thực hành/thí nghiệm, số lượng và chủng loại giáo trình, tài liệu và sách tham khảo trên trang thông tin của Trung tâm TT-TV và trên Website của trường.
1.3. Công khai thu-chi tài chính

Trường đã thực hiện việc công khai thu-chi tài chính hàng quý, 6 tháng và từng năm; Công khai việc thu- chi tài chính cho từng hệ đào tạo.
- Nhà trường thống nhất quản lý, thực hiện các khoản thu-chi tại Phòng Kế hoạch - Tài chính và ủy quyền thu một số nguồn thu đặc thù cho một số đơn vị gắn với công việc trực tiếp quản lý và thu qua ngân hàng. Các đơn vị không được ủy quyền thu thì không được phép tự thu. Các đơn vị được ủy quyền thu phải tổ chức thu theo sự hướng dẫn chuyên môn của phòng Kế hoạch-Tài chính, không được giữ tiền mặt tại các đơn vị và chỉ được thu khi có văn bản của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; tất cả các khoản thu đều phải sử dụng chứng từ thu thống nhất của Nhà trường do phòng Kế hoạch-Tài chính cấp theo quy định của Nhà nước. Khi có nhu cầu chi phải lập dự toán gửi phòng Kế hoạch-Tài chính thẩm định trình Ban Giám hiệu phê duyệt. 
2. Các hình thức công khai, thời điểm công khai
Trường thực hiện hình thức công khai thông qua báo cáo bằng văn bản, biểu mẫu thống kê; thông qua các hội nghị của Hội đồng nhà trường hàng tháng, học kỳ và hàng năm; thông qua Hội nghị CB, CC, viên chức và Hội nghị dân chủ sinh viên hàng năm.

Hồ sơ công khai của năm 2009 và năm 2010 được lưu tại văn thư và các đơn vị trong trường, trên Website của trường.
C. Tự nhận xét, đánh giá và kiến nghị 

I. ưu điểm
- Những năm qua, Trường Đại học Vinh đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đề cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị; gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với ngăn chặn tham nhũng. Các chủ trương, nội dung công tác hàng năm đã quán triệt tư tưởng chỉ đạo là chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính. Thông qua đó, nhiều lĩnh vực công tác, hoạt động của Nhà trường đã có chuyển biến rõ rệt.


- Đã thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người học trong mọi hoạt động. Từng bước ngăn ngừa được các hành vi tham nhũng và vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Đã thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Nhà trường như đào tạo; nghiên cứu khoa học; tuyển dụng và đào tạo bồi dưỡng cán bộ; mua sắm tài sản, trang thiết bị, xây dựng cơ bản; thu-chi tài chính... đáp ứng nhu cầu, yêu cầu chính đáng của cán bộ- học sinh- sinh viên- học viên. 

II. Tồn tại
- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, thời lượng tuyên truyền còn ít.

- Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số đơn vị tiến hành chưa đồng bộ. Số văn bản chỉ đạo có nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng còn ít.

- Vấn đề công khai, minh bạch hóa hoạt động của một số đơn vị chưa tổ chức thực hiện qua website theo quy định. 

- Cán bộ làm công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ chưa được định kỳ chuyển đổi theo quy định tại Nghị định sè 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

- Việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 thực hiện chưa thường xuyên, chủ yếu tập trung ở cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Trường.

- Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo vÒ công tác phòng, chống tham nhũng ở một số đơn vị chưa thực nghiêm túc theo quy định, nên công tác tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Nhà trường có khó khăn và không phản ánh được đầy đủ.

- Một số đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chưa đề ra ®­îc những biện pháp cụ thể để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

- Công tác phòng, chống tham nhũng là công việc phức tạp, đòi hỏi phải tập trung rất cao sự chỉ đạo, điều hành cũng như nỗ lực thực hiện của cả hệ thống chính trị; gắn liền với hiệu quả xây dựng thể chế, cải cách hành chính; liên quan đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để thực hiện tốt những công việc trên đây đòi hỏi phải có thời gian, có bước đi phù hợp và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, có sự ủng hộ cũng như phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của xã hội. 

- Công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc tham nhũng là công việc rất khó khăn, phức tạp, cần phải thận trọng, khách quan, kết luận đúng người, đúng tội để xử lý nghiêm minh. 

III. KIẾN NGHỊ 

- Hiện nay các quy định cụ thể về phòng, chống tham nhũng chưa được thường xuyên rà soát, đánh giá để điều chỉnh, bổ sung kịp thời, một số giải pháp phòng, chống tham nhũng chưa thật sự hiệu quả, do vậy cần ban hành các quy định và biện pháp cụ thể cho công tác đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, một loại tội phạm tinh vi, phức tạp và nguy hiểm.

- Hiện nay có 05 văn bản quy định về công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập có hiệu lực (gồm Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ, Thông tư số 01/2010/TT-TTCP và Công văn số 395/TTCP, ngày 8/3/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc đính chính Thông tư số 01/2010/TT-TTCP), trong đó, các văn bản ban hành sau nhằm hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi, đính chính văn bản ban hành trước nên dễ gây nhầm lẫn và khó khăn trong tra cứu, áp dụng văn bản. Do đó, đề nghị ban hành một văn bản thống nhất để thay thế các văn bản đang thực hiện. 

  - Đề nghị cấp trên ban hành các quy định cụ thể về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục; công khai hoá về lĩnh vực phân bổ, sử dụng ngân sách cho giáo dục.


- Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo để phòng, ngừa; phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các vi phạm nếu có.

Nơi nhận:    



                          KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Thanh tra Bộ Giáo dôc&§µo tạo;                                    Phó HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu;






- VP Đảng ủy;
- Lưu: HCTH, TTrGD.
                                                          PGS.TS. Ngô Sỹ Tùng
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